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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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So sánh 2 bộ công cụ khảo sát sự hài lòng đối với công 
việc của nhân viên y tế
Lê Tấn Phùng

Tóm tắt: Sự hài lòng của nhân viên y tế là một thành tố quan trọng trong đánh giá chất lượng bệnh 
viện. Hiện nay có nhiều bộ công cụ đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế, bao gồm bộ công cụ 
của Bộ Y tế ban hành năm 2016. Để có cơ sở khuyến nghị áp dụng bộ công cụ nào, nghiên cứu này 
đánh giá tính tin cậy và tính giá trị của 2 bộ công cụ: Bộ công cụ của Spector (JSS) và bộ công cụ 
của của Bộ Y tế. Kết quả so sánh 2 bộ công vụ trên một mẫu 208 nhân viên y tế thông quan khảo 
sát trực tuyến cho thấy chỉ số Cronbach alpha của bộ công cụ Bộ Y tế cao hơn bộ công cụ JSS 
chứng tỏ tính tin cậy cao hơn. Phân tích mô hình hồi quy của 2 bộ công cụ cho thấy tiêu chuẩn AIC 
(Akaike Information Criterion) và hệ số RMSE (Root Mean Square Error) của bộ công cụ Bộ Y tế 
phản ánh mô hình tốt hơn bộ công cụ JSS chứng tỏ tính giá trị tốt hơn. Tác giả khuyến nghị nên sử 
dụng bộ công cụ của Bộ Y tế trong đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế.

Từ khóa: Sự hài lòng đối với công việc; JSS; MOH; tính tin cậy; tính giá trị.

Comparison of two tools for measuring job satisfaction 
among healthcare staff
Le Tan Phung

Abstract: Job satisfaction among healthcare staff is an important component in hospital quality 
assessment. There are currently many tools to measure job satisfaction of healthcare staff, including 
the one issued by Vietnam Ministry of Health (MOH) in 2016. This study aimed to evaluate the 
reliability and validity of two job satisfaction tools: the tool developed by Vietnam MOH and JSS 
developed by Spector. The results showed that the Cronbach alpha value of Vietnam MOH tool 
was higher than JSS, indicating a higher reliability of Vietnam MOH tool. Analysis of regression 
models of those two tools resulted in lower values of AIC (Akaike Information Criterion) and RMSE 
(Root Mean Square Error) of MOH tool, indicating its higher validity. The author recommends 
that MOH tool should be used in the process of hospital quality assessment.

Key words: Job satisfaction; JSS; MOH; reliability; validity.
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Sở Y tế Khánh Hòa

1. Đặt vấn đề

1.1. Tổng quan về sự hài lòng đối với công việc

Hài lòng đối với công việc (job satisfaction) 
được định nghĩa là cảm nhận của một người 
về việc thích hay không thích công việc và môi 
trường làm việc mà họ đang làm [1]. Như vậy, 
hài lòng đối với công việc là sự nhận thức và 
đánh giá mang tính chủ quan của một người.

Khái niệm hài lòng đối với công việc là một 
khái niệm đa yếu tố (multidimentional). Có 
nghĩa là sự hài lòng nói chung là tổng hợp sự 
hài lòng đối với những khía cạnh, những yếu 
tố liên quan đến công việc và môi trường làm 
việc. Một người có thể hài lòng với công việc 
họ được giao, nhưng có thể không hài lòng với 
đồng nghiệp mà họ làm việc cùng. Một người 
có thể hài lòng với nội quy làm việc của công ty 
nhưng không hài lòng với chế độ khen thưởng 
hoặc chế độ giám sát nơi làm việc.

Tính chất đa yếu tố của sự hài lòng đối với công 
việc đã được nhiều nghiên cứu phân tích và đưa 
ra nhiều kết quả khác nhau. Theo Kalleberg [2], 
sự hài lòng đối với công việc bao gồm 6 yếu tố: 
Bản chất công việc; môi trường làm việc; lương 
và phúc lợi; đồng nghiệp; sự thăng tiến; điều 
kiện làm việc. Warr và cs [3] chỉ ra những yếu tố 
cấu thành sự hài lòng khác nhau bao gồm lương; 
sự thăng tiến; bản chất công việc; sự giám sát; 
và đồng nghiệp. Spector [4] phân tích 9 yếu tố 
cấu thành sự hài lòng đối với công việc. Trong 
khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế, bộ công 
cụ của Bộ Y tế (BYT) Việt Nam phân biệt 5 yếu 
tố khác nhau cấu thành sự hài lòng [5].

Như trên đã nói, do tính chất đa yếu tố của sự 
hài lòng đối với công việc cho nên để đo lường 
sự hài lòng này, bộ công cụ sử dụng phải bao 
gồm việc đo lường từng yếu tố. Tổng hợp kết 
quả đo lường của từng yếu tố theo phương pháp 
phân tích thống kê phù hợp sẽ là kết quả đo 
lường sự hài lòng chung đối với công việc.  

1.2. Về 2 bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối 
với công việc

Do khái niệm sự hài lòng đối với công việc 
trong từng lĩnh vực nghề nghiệp có khác nhau 
cho nên có nhiều bộ công cụ đo lường khác 
nhau. Đối với nhân viên y tế, bộ công cụ được 
sử dụng nhiều là bộ công cụ của Spector [6] với 
36 tiểu mục chia đều cho 9 yếu tố cấu thành, 
mỗi yếu tố có 4 tiểu mục, được đánh giá bằng 
thang điểm Likert 5 điểm hoặc 7 điểm. 9 yếu 
tố của bộ công cụ Spector (gọi tắt là JSS: Job 
satisfaction survey) bao gồm: (1) Lương; (2) sự 
thăng tiến đề cập đến cơ hội được đề bạt, bổ 
nhiệm, ghi nhận sự nỗ lực; (3) sự giám sát bao 
gồm sự giám sát, theo dõi của cấp trên trực tiếp; 
(4) phúc lợi; (5) khen thưởng; (6) thủ tục bao 
gồm các thủ tục hành chính. nội quy, quy chế 
đơn vị; (7) đồng nghiệp; (8) bản chất công việc; 
và (9) giao tiếp, bao gồm việc giao tiếp, thông 
tin trong nội bộ đơn vị.

Bộ công cụ BYT đưa khái niệm sự hài lòng của 
nhân viên y tế được cấu thành bởi 5 yếu tố khác 
nhau với 44 tiểu mục. Không như bộ công cụ 
JSS, các yếu tố trong bộ công cụ BYT bao gồm 
các tiểu mục có số lượng khác nhau. Yếu tố “sự 
hài lòng về môi trường làm việc” gồm 9 tiểu 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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mục; yếu tố “sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp 
và đồng nghiệp” gồm 9 tiểu mục; yếu tố “sự 
hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc 
lợi” gồm 12 tiểu mục; yếu tố “sự hài lòng về 
công việc, cơ hội học tập và thăng tiến” gồm 7 
tiểu mục; và yếu tố “sự hài lòng chung về bệnh 
viện” có 7 tiểu mục. Mỗi tiểu mục cũng được 
đánh giá bằng thang điểm Likert 5 điểm. Có thể 
thấy rằng 9 yếu tố trong bộ công cụ JSS đều có 
mặt trong bộ công cụ BYT.

Câu hỏi đặt ra là có sự khác biệt giữa 2 bộ công 
cụ này trong đánh giá sự hài lòng của nhân viên 
y tế? Trong điều kiện của hệ thống bệnh viện 
Việt Nam, bộ công cụ nào là phù hợp?

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá 
tính tin cậy (reliability) và tính giá trị (validity) 
của 2 bộ công cụ trên, làm cơ sở khoa học cho 
khuyến nghị sử dụng bộ công cụ phù hợp trong 
điều kiện của Việt Nam.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là nhân viên y tế đang công 
tác các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Khánh Hòa. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Thành viên Ban giám đốc 
bệnh viện, các trưởng khoa, phòng không thuộc 
đối tượng của nghiên cứu này.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại 3 bệnh viện tuyến 
tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh 
viện đa khoa khu vực Cam Ranh, Bệnh viện đa 
khoa khu vực Ninh Hòa) và 1 bệnh viện tuyến 
huyện (Bệnh viện đa khoa huyện Vạn Ninh) 
thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu được tiến 
hành từ tháng 9 đến tháng 11/2017.

2.3. Công cụ nghiên cứu

Có 2 bộ công cụ khảo sát sự hài lòng đối với 
công việc của nhân viên y tế: Bộ công cụ BYT 
gồm 44 tiểu mục thuộc 5 yếu tố và Bộ công cụ 
JSS của Spector gồm 36 tiểu mục thuộc 9 yếu tố.

Các tiểu mục của các Bộ công cụ được đánh 
giá bằng thang 5 điểm của Likert với điểm 3 là 
điểm trung dung.

Ngoài ra, một biến số khác cũng được thêm vào 
bộ câu hỏi để tìm hiểu tính giá trị của bộ công 
cụ. Biến số này là 1 câu hỏi đánh giá sự hài lòng 
nói chung của nhân viên y tế, cũng được đánh 
giá bằng thang 5 điểm của Likert. 

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Dựa vào tiêu chí cỡ mẫu cần có để đánh giá 1 
bộ công cụ ít nhất là 5 cho mỗi tiểu mục [7], bộ 
công cụ BYT có 44 tiểu mục thì cỡ mẫu cần có 
là 44 x 5 = 220. Kết quả đã thu được 208 mẫu.

Chọn mẫu thuận tiện dựa trên sự tình nguyện 
tham gia nghiên cứu của nhân viên bệnh viện.

2.5. Phương pháp thu thập số liệu

Các bệnh viện được đề nghị cung cấp danh sách 
các đối tượng tự nguyện tham gia nghiên cứu, 
có địa chỉ gmail đang sử dụng, có thời gian công 
tác tại bệnh viện từ đủ 1 năm trở lên.

Sử dụng Google Form để gửi trực tiếp qua 
email đến đối tượng khảo sát. Các tiểu mục liên 
quan đến bộ công cụ và biến số sự hài lòng nói 
chung được thiết kế “bắt buộc nhập” để loại trừ 
các trường hợp sót (missing) dữ liệu. Mẫu cũng 
được thiết kế để mỗi đối tượng chỉ được điền 1 
mẫu cho 1 bộ câu hỏi (có thể chỉnh sửa sau khi 
gửi nếu cần). Mỗi đối tượng nghiên cứu được 
gửi bộ câu hỏi với bộ công cụ BYT. Sau 4 tuần, 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.

Tác giả:
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dựa vào danh sách phản hồi, bộ câu hỏi thứ 2 
với bộ công cụ JSS được gửi cho các đối tượng 
đã phản hồi bộ câu hỏi đầu tiên.

2.6. Phương pháp phân tích

Các form thu thập được chuyển sang Excel, sau 
đó được sử dụng để chuyển số liệu sang file R. 
Phần mềm R version 3.3.4 được sử dụng để 
phân tích số liệu.

Giá trị trung bình của từng trường hợp được 
tính bằng cách lấy tổng điểm chia cho tổng số 
tiểu mục của từng bộ công cụ. Ví dụ, đối với bộ 
công cụ JSS gồm 36 tiểu mục từ v1 đến v36, 
điểm trung bình của từng trường hợp được tính 
bằng công thức (v1+v2+ … +v36)/36. Tương 
tự, với bộ công cụ BYT gồm 44 tiểu mục từ t1 
đến t44, điểm trung bình của từng trường hợp 
được tính bằng công thức (t1+t2+ … +t44)/44.

Tính tin cậy của bộ công cụ được kiểm định 
thông qua hệ số Cronbach alpha và hệ số tin cậy 
tách đôi (split-half).

Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng để 
phân tích tính giá trị [8]. Tính toán giá trị Akaike 
Information Criteria (AIC) và RMSE (Root Mean 
Square Error) để xem xét tính phù hợp của mô hình.

Sử dụng test Likelihood ratio để phân tích sự 
khác nhau giữa 2 mô hình hồi quy tuyến tính.

Các phương pháp phân tích t student, ANOVA, 
Chi bình phương được áp dụng để so sánh.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Đặc điểm bộ số liệu

Mỗi bộ công cụ đã thu thập được 208 forms điền 
đầy đủ các thông tin. So với cỡ mẫu tối thiểu 
ban đầu (220), cỡ mẫu cuối cùng 208 (thiếu 12) 
là có thể chấp nhận được.

3.2. Phân tích tính tin cậy của 2 bộ công cụ

Tính tin cậy của bộ công cụ được phân tích và 
đánh giá thông qua tính tương thích nội tại với 
2 chỉ số: Crobach alpha và split-half, đồng thời 
phân tích mối tương quan giữa các yếu tố cấu 
thành từng bộ công cụ để cho thấy các yếu tố 
này có liên quan nhau và liên quan với sự hài 
lòng đối với công việc.

3.2.1. Phân tích tính tin cậy của bộ công cụ JSS

Kết quả phân tích cho bộ công cụ JSS có 
tính tương thích nội tại cao, thể hiện ở hệ số 
Cronbach alpha và split-half > 0,85 (Bảng 1).

Bảng 3.1: Tính tương thích nội tại của bộ 
công cụ JSS

Yếu tố Cronbach alpha Split-half

Lương 0,77 0,73

Sự thăng tiến 0,71 0,65

Sự giám sát 0,82 0,77

Phúc lợi 0,73 0,62

Thưởng 0,78 0,77

Thủ tục 0,57 0,51

Đồng nghiệp 0,73 0,62

Công việc 0,80 0,76

Giao tiếp 0,70 0,62

Toàn bộ bộ 
công cụ JSS

0,94 0,85
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Yếu tố
Cronbach 

alpha
Split-half

Môi trường làm việc 0,88 0,80

Lãnh đạo, đồng nghiệp 0,92 0,79

Lương, phúc lợi 0,93 0,84

Học tập, thăng tiến 0,90 0,82

Hài lòng chung 0,91 0,81
Toàn bộ bộ công cụ 

BYT
0,97 0,95

Đồng nghiệp 0,73 0,62

Công việc 0,80 0,76

Giao tiếp 0,70 0,62

Toàn bộ bộ công cụ 
JSS

0,94 0,85

Phân tích tương quan giữa 9 yếu tố cấu thành 
bộ công cụ JSS, kết quả cho thấy hệ số tương 
quan Pearson giữa các yếu tố đều có ý nghĩa 
thống kê (Bảng 2), nhưng một số tương quan có 
mức độ trung bình (hệ số tương quan < 0,5 [9]) 

và có 1 tương quan có mức độ yếu (r < 0,3) là 
tương quan giữa Lương và Giám sát (r = 0,28). 
Kết quả phân tích chứng tỏ các yếu tố cấu thành 
bộ công cụ JSS là có tương quan với nhau có ý 
nghĩa.

L TT GS PL Th ThT DN CV

L

TT 0,46*

GS 0,28** 0,39*

PL 0,69 0,64 0,32*

Th 0,53 0,61 0,62 0,58

ThT 0,58 0,53 0,44* 0,54 0,60

DN 0,44* 0,52 0,59 0,44* 0,61 0,57

CV 0,37* 0,41* 0,37* 0,44* 0,49* 0,50 0,53

GT 0,50 0,55 0,50 0,47* 0,65 0,60 0,68 0,65

Bảng 3.2: Phân tích tương quan 9 yếu tố cấu thành bộ công cụ JSS

Ghi chú: 

Tất cả hệ số tương quan đều có ý nghĩa thống 
kê ở mức 0,001.

Mức độ tương quan: * Tương quan mức độ 
trung bình, ** Tương quan mức độ yếu

L: Lương, TT: Thăng tiến, GS: Giám sát, PL: 
Phúc lợi, Th: Thưởng, ThT: Thủ tục, DN: Đồng 
nghiệp, CV: Công việc, GT: Giao tiếp.

3.2.2. Phân tích tính tin cậy của bộ công cụ Bộ Y tế

Tương tự như trên, sử dụng hệ số Cronbach 
alpha và Split-half để xem xét tính tương thích 
nội tại, kết quả cho thấy 5 yếu tố cấu thành và 
toàn bộ bộ công cụ BYT đều có hệ số tin cậy 
cao và cao hơn bộ công cụ JSS (Bảng 3, các hệ 
số Cronbach alpha và split-half của bộ công cụ 
đều từ 0,95 trở lên).

Bảng 3.3: Tính tương thích nội tại của bộ 
công cụ BYT
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.

Tác giả:
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Phân tích tương quan giữa 5 yếu tố cấu thành bộ 
công cụ Bộ Y tế, kết quả cho thấy toàn bộ các hệ 
số tương quan đều mạnh (thấp nhất là 0,69) và 
đều có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,001 (Bảng 
4). So với bộ công cụ JSS, tương quan giữa các 
yếu tố thuộc bộ công cụ BYT chặt chẽ hơn. 

Bảng 3.4: Phân tích tương quan 5 yếu tố cấu 
thành bộ công cụ BYT

nghiệp; LPL: Lương, phúc lợi; HTTT: Học tập, 
thăng tiến; HLC: Hài lòng chung

3.3. Phân tích tính giá trị của 2 bộ công cụ

Phân tích tính giá trị của bộ công cụ dựa vào mô 
hình hồi quy tuyến tính với các biến độc lập là 
các yếu tố cấu thành bộ công cụ (trong nghiên 
cứu này, đó là 9 yếu tố của bộ công cụ JSS và 
5 yếu tố của bộ công cụ Bộ Y tế) và biến phụ 
thuộc chính là câu hỏi “Đánh giá sự hài lòng nói 
chung đối với công việc”, cũng được đo bằng 
thang 5 điểm Likert. Nếu mô hình hồi quy có 
ý nghĩa thống kê và hệ số xác định điều chỉnh 
(Adj-R2) của bộ công cụ nào cao hơn thì tính 
giá trị của bộ công cụ đó tốt hơn.

Kết quả phân tích tại Bảng 5 cho thấy cả 2 mô 
hình đều có ý nghĩa thống kê với hệ số xác định 
điều chỉnh (Adj-R2) đều trên 50%, trong đó hệ 
số xác định điều chỉnh của bộ công cụ BYT cao 
hơn bộ công cụ JSS (0,653 so với 0,573).

Đối với bộ công cụ JSS, các yếu tố Lương, Giám 
sát, Phúc lợi, Thưởng và Công việc là những yếu 
tố có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Đối với bộ 
công cụ BYT, 2 yếu tố có ý nghĩa thống kê bao 
gồm Môi trường làm việc và Sự hài lòng chung.

MT LDDN LPL HTTT

MT

LDDN 0,72

LPL 0,77 0,80

HTTT 0,75 0,82 0,86

HLC 0,69 0,82 0,78 0,81

Ghi chú: 

Tất cả hệ số tương quan đều có ý nghĩa thống 
kê ở mức 0,001. 

MT: Môi trường; LDDN: Lãnh đạo – đồng 

Mô hình beta beta chuẩn SE Giá trị p
Bộ công cụ JSS: F = 31,84, p value < 0,001, Adj-R2 = 0,573

L 0,15 0,20 0,05 0,004**
TT 0,08 0,09 0,06 0,197
GS 0,14 0,15 0,06 0,014*
PL 0,14 0,16 0,06 0,029*
Th 0,18 - 0,20 0,07 0,008**

ThT 0,04 0,04 0,06 0,582
DN 0,12 0,12 0,07 0,091
CV 0,37 0,37 0,06 0,000..***
GT 0,08 0,08 0,08 0,270

Bảng 3.5: Mô hình hồi quy tuyến tính cùa 2 bộ công cụ JSS và BYT
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Mô hình beta beta chuẩn SE Giá trị p
Bộ công cụ BYT: F = 78,89, p value < 0,001, Adj-R2 = 0,653

MT 0,17 0,16 0,08 0,023*
LDDN - 0,04 - 0,03 0,10 0,687

LPL 0,06 0,05 0,10 0,542
HTTT 0,13 0,12 0,10 0,193
HLC 0,67 0,57 0,09 0,000..***

Ghi chú: mức ý nghĩa: * 0,05, ** 0,01, *** 0,001

3.4. So sánh 2 bộ công cụ

So sánh 2 hệ số Cronbach alpha giữa 2 bộ công 
cụ JSS và BYT sử dụng test Chi bình phương 
[10], kết quả phân tích cho thấy Cronbach alpha 
của bộ công cụ BYT cao hơn có ý nghĩa thống kê 
so với bộ công cụ JSS (χ2= 23,14 và p < 0,001).

So sánh 2 mô hình hồi quy bằng Likelihood 
ratio test cho thấy sự khác biệt giữa 2 mô hình là 
có ý nghĩa thống kê (χ2 = 83,812 và p < 0,001).

Ngoài ra, so sánh các tiêu chuẩn AIC (Akaike 
Information Criteria) và RMSE (Root Mean 
Squared Errors) của 2 mô hình cho thấy mô 
hình thuộc bộ công cụ của BYT đều có giá trị 
nhỏ hơn so với mô hình của bộ công cụ JSS, 
đồng nghĩa với tính giá trị của bộ công cụ BYT 
tốt hơn so với bộ công cụ JSS.

Bảng 3.7: So sánh kết quả khảo sát sự hài 
lòng của 2 mô hình JSS và BYT

kết quả “hài lòng” cao hơn so với bộ công cụ 
JSS, cả trung bình lẫn trung vị. Test t Student so 
sánh giá trị trung bình và test Wilcoxon so sánh 
giá trị trung vị cho thấy sự khác biệt này là có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,01).

Bảng 3.7: So sánh kết quả khảo sát sự hài 
lòng của 2 mô hình JSS và BYT

Mô hình Adj-R2 AIC RMSE

JSS 0,573 284,93 0,455

BYT 0,653 193,12 0,372

3.5. So sánh kết quả sự hài lòng được đánh 
giá bởi giữa 2 bộ công cụ

Kết quả phân tích cho thấy bộ công cụ BYT cho 

Thống kê JSS BYT

Trung vị 3,61 3,89

Trung bình 3,65 3,80

Giá trị nhỏ nhất 1,86 2,30

Giá trị lớn nhất 5,00 5,00

Khoảng tin cậy 95% 3,57 - 3,73 3,73 - 3,87

So sánh
t = - 2,921, p = 0,0037 
W = 17916, p = 0,0024

4. Kết luận và khuyến nghị

Trong 2 bộ công cụ khảo sát sự hài lòng của 
nhân viên y tế, bộ công cụ của Bộ Y tế có tính 
tin cậy cao hơn và có tính giá trị hơn trong đo 
lường sự hài lòng của nhân viên y tế so với bộ 
công cụ phát triển bởi Spector (JSS).

Trong đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm 
và triển khai các nghiên cứu có liên quan đến 
sự hài lòng của nhân viên y tế, các bệnh viện và 
nhà nghiên cứu nên sử dụng bộ công cụ của Bộ 
Y tế hơn là sử dụng bộ công cụ JSS.
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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